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Số:  234  /2005/QĐ-UBT
                    Sóc Trăng, ngày   26    tháng   12  năm 2005
QUYẾT ĐỊNH

V/v quy định mức chi thù lao đối với giảng viên, báo cáo viên và điều chỉnh, 

bổ sung Quyết định số 124/2002/QĐ.UBNDT, ngày 21/5/2002 

của UBND tỉnh Sóc Trăng

–––––––––
ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 79/2005/TT-BTC, ngày 15/9/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 124/2002/QĐ.UBNDT, ngày 21/5/2002 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định đào tạo, bồi dưỡng và chi phí học tập cho cán bộ, công chức tỉnh Sóc Trăng;

Xét đề nghị tại Công văn số 1847/STC-NS, ngày 19/12/2005 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng,

QUYết định:

Điều 1. Quy định mức chi thù lao đối với giảng viên, báo cáo viên được cơ quan, tổ chức mời giảng dạy tại tỉnh và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 124/2002/QĐ.UBNDT, ngày 21/5/2002 của UBND tỉnh Sóc Trăng như sau:

1. Quy định mức chi thù lao đối với giảng viên, báo cáo viên được cơ quan, tổ chức mời giảng dạy tại tỉnh:

- Giảng viên, báo cáo viên là Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Thứ trưởng, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và tương đương: 300.000 đồng/buổi;

- Giảng viên, báo cáo viên cấp Cục, Vụ, Viện, giáo sư, tiến sĩ, chuyên viên cao cấp, Tỉnh ủy viên, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành cấp tỉnh và tương đương: 200.000 đồng/buổi;

- Giảng viên, báo cáo viên là chuyên viên thuộc cơ quan cấp tỉnh, Bộ, cơ quan Trung ương, Phó các Sở, Ban ngành cấp tỉnh và tương đương: 150.000 đồng/buổi;

- Giảng viên, báo cáo viên cấp huyện: 100.000 đồng/buổi;
- Giảng viên, báo cáo viên cấp xã: 50.000 đồng/buổi.

Đối với những khoản quy định còn lại thực hiện theo mức quy định tại  Thông tư số 79/2005/TT-BTC, ngày 15/9/2005 của Bộ Tài chính

2. Điều chỉnh, bổ sung Quy định về đào tạo, bồi dưỡng và chi phí học tập cho cán bộ, công chức tỉnh Sóc Trăng (ban hành kèm theo Quyết định số 124/2002/QĐ.UBNDT, ngày 21/5/2002 của UBND tỉnh Sóc Trăng):

- Tại Điều 1, Chương I: bổ sung đối tượng là Trưởng ấp, khóm và cán bộ ấp, khóm, khu dân cư, tổ dân phố thuộc xã, phường, thị trấn.

- Tại Điều 12, Chương III: điều chỉnh nội dung câu “Đối với những đối tượng không hưởng lương (cán bộ xã, phường, thị trấn và khóm, ấp đang hưởng định suất) thành “Đối với những đối tượng là cán bộ xã, phường, thị trấn và khóm, ấp”.

 - Tại khoản 3, Điều 13, Chương III: điều chỉnh mức trợ cấp từ 10.000 đồng/ngày lên 15.000 đồng/ngày đối với lớp học do Trung ương hoặc tỉnh tổ chức ở trong tỉnh nhưng ngoài huyện, thị nơi người đi học đang công tác. 

- Tại Điều 15, Chương IV: điều chỉnh lại như sau: “Đối với các đối tượng được cử theo học các lớp do kinh phí đào tạo lại cán bộ, công chức nhà nước hàng năm đảm bảo theo chỉ tiêu phân bổ của Bộ Nội vụ (đối tượng theo Quyết định số 874/TTg của Thủ tướng Chính phủ) thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 79/2005/TT-BTC, ngày 15/9/2005 của Bộ Tài chính…”.

Điều 2. Thời gian thực hiện nội dung nêu tại Điều 1 bắt đầu từ ngày 01/01/2006.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND, Giám đốc Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị, tỉnh Sóc Trăng căn cứ Quyết định thi hành.

tm. ubnd tỉnh sóc trăng

chủ tịch

huỳnh thành hiệp

